THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH

  Quý IV Năm 2010

I- Đặc điểm hoạt động của doanh nghiệp

1- Hình thức sở hữu vốn :  Vốn góp cổ phần, trong đó : Vốn góp của DNNN ( Công ty mẹ NXBGD ) chiếm 29,41 % vốn điều lệ. 

2- Lĩnh vực kinh doanh : Các sản phẩm giáo dục : sách giáo dục, vở học sinh, văn phòng phẩm ...
3- Ngành nghề kinh doanh :  + Các sản phẩm giáo dục : sách giáo dục, vở học sinh, thiết bị dạy và học, văn phòng phẩm ...

+ Liên kết xuất bản sách, báo tạp chí, phát hành sách báo, tạp chí, các ấn phẩm ...

+ Dịch vụ photo, cho thuê văn phòng, quảng cáo thương mại, đại lý mua kí gửi ...

+ Xuất nhập khẩu các sản phẩm liên quan đến hoạt động của Công ty.

II- Kỳ kế toán, đơn vị tiền tệ sử dụng trong kế toán 
1- Niên độ kế toán : bắt đầu từ ngày 01 tháng 01 đến 31 tháng 12 năm 2010

2- Đơn vị tiền tệ sử dụng trong kế toán : đồng Việt Nam

III- Chuẩn mực và chế độ kế toán áp dụng

1- Chế độ kế toán áp dụng : Chế độ kế toán Việt Nam

2- Tuyên bố về việc tuân thủ chuẩn mực kế toán và chế độ kế toán :

Tuân thủ các chuẩn mực kế toán hiện hành tại Việt Nam, các quy định sửa đổi, bổ sung có liên quan của Bộ Tài chính

3- Hình thức kế toán áp dụng : Nhật ký chứng từ

IV- Các chính sách kế toán áp dụng

1- Nguyên tắc xác định các khoản tiền : Tiền mặt, tiền gửi ngân hàng, tiền đang chuyển gồm :

- Nguyên tắc xác định các khoản tương đương tiền :

- Nguyên tắc và phương pháp chuyển đổi các đồng tiền khác ra đồng tiền sử dụng trong kế toán: Các nghiệp vụ kinh tế phát sinh bằng ngọai tệ được chuyển đổi sang đồng Việt Nam theo tỷ giá thực tế tại thời điểm phát sinh.

2- Chính sách kế toán đối với hàng tồn kho :

- Nguyên tắc đanh giá hàng tồn kho : Hàng tồn kho được ghi nhận theo giá thấp hơn giữa giá gốc và giá trị thuần có thể thực hiện được.

- Phương pháp xác định giá trị hàng tồn kho cuối kỳ : Giá trị hàng tồn kho cuối kỳ được xác định theo ph. pháp bình quân gia quyền.

- Phương pháp hạch toán hàng tồn kho ( kê khai thường xuyên hay kiểm kê định kỳ ) :kê khai thường xuyên

- Lập dự phòng giảm giá hàng tồn kho :  thực hiện theo các văn bản hướng dẫn hiện hành của Bộ tài chính.
3- Nguyên tắc ghi nhận các khoản phải thu thương mại và phải thu khác :


-  Nguyên tắc ghi nhận : Các khoản phải thu được ghi nhận khi khách hàng chấp nhận về hành hóa và dịch vụ đúng theo hợp đồng.


- Lập dự phòng phải thu khó đòi : thực hiện theo các văn bản hướng dẫn hiện hành của Bộ tài chính.

4- Nguyên tắc xác định khoản phải thu, phải trả theo tiến độ kế hoạch kế hoạch xây dựng :

- Nguyên tắc xác định khoản phải thu theo tiến độ kế hoạch kế hoạch xây dựng :

 - Nguyên tắc xác định khoản phải trả theo tiến độ kế hoạch kế hoạch xây dựng : 

5- Ghi nhận và khấu hao TSCĐ :

- Nguyên tắc ghi nhận TSCĐ hữu hình, TSCĐ vô hình : TSCĐ  được ghi nhận theo giá thực tế.

- Phương pháp khấu hao TSCĐ hữu hình, TSCĐ vô hình : khấu hao nhanh theo đường thẳng phù hợp với các văn bản hướng dẫn hiện hành của Bộ tài chính.

6- Hợp đồng thuê tài chính :

- Nguyên tắc ghi nhận nguyên giá TSCĐ thuê tài chính :

- Nguyên tắc và phương pháp khấu hao TSCĐ thuê tài chính :

7- Ghi nhận và khấu hao bất động sản đầu tư :

- Nguyên tắc ghi nhận bất động sản đầu tư : 

- Nguyên tắc và phương pháp khấu hao bất động sản đầu tư :

8- Nguyên tắc vốn hoá các khoản chi phí đi vay và các khoản chi phí khác:

- Nguyên tắc vốn hoá các khoản chi phí đi vay :

- Tỷ lệ vốn hoá chi phí đi vay được sử dụng để xác định chi phí đi vay được vốn hoá trong kỳ :

- Nguyên tắc vốn hoá các khoản chi phí khác :


+ Chi phí trả trước :


+ Chi phí khác :

- Phương pháp phân bổ chi phí trả trước :

- Phương pháp phân bổ lợi thế thương mại .

9- Nguyên tắc kế toán chi phí nghiên cứu và triển khai :

10- Kế toán các khoản đầu tư  tài chính :

- Nguyên tắc ghi nhận các khoản đầu tư vào công ty con, công ty liên kết :

- Nguyên tắc ghi nhận các khoản đầu tư chứng khoán ngắn hạn, dài hạn :

- Nguyên tắc ghi nhận các khoản đầu tư ngắn hạn, dài hạn khác :

- Phương pháp lập dự phòng giảm giá đầu tư chứng khoán ngắn hạn, dài hạn :

11- Kế toán các hoạt động liên doanh :

 Nguyên tắc kế toán hoạt động liên doanh dưới hình thức : Hoạt động kinh doanh đồng kiểm soát và tài sản đồng kiểm soát ; Cơ sở kinh doanh đồng kiểm soát 

12- Ghi nhận các khoản phải trả thương mại và phải trả khác : 
Khoản phải trả được ghi nhận khi hàng hóa, dịch vụ đã được xác nhận là đã nhập kho, hoặc được ghi nhận là hoàn thành theo hợp đồng đã kí kết.

13- Ghi nhận chi phí phải trả, trích trước chi phí sửa chữa lớn, chi phí bảo hành sản phẩm, trích quĩ dự phòng trợ cấp mất việc làm :

Trích quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm theo các văn bản hướng dẫn hiện hành của Bộ tài chính.

14- Ghi nhận các khoản chi phí trả trước, dự phòng :

15- Ghi nhận các trái phiếu có thể chuyển đổi 

16- Nguyên tắc chuyển đổi ngoại tệ và các nghiệp vụ dự phòng rủi ro hối đoái 

17- Nguồn vốn chủ sở hữu : 

- Ghi nhận và trình bày cổ phiếu mua lại :

- Ghi nhận cổ tức : 

- Nguyên tắc trích lập các khoản dự trữ các quỹ từ lợi nhuận sau thuế : Các quỹ dự phòng tài chính, quỹ khen thưởng phúc lợi được trích từ lợi nhuận sau thuế theo nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên và được Chủ tịch HĐQT Công ty duyệt.

18- Nguyên tắc ghi nhận doanh thu :

Nguyên tắc ghi nhận doanh thu bán hàng; doanh thu cung cấp dịch vụ; doanh thu hoạt động tài chính : doanh thu bán hàng được ghi nhận khi hàng hóa dịch vụ được bên mua xác nhận đã nhận đủ và đúng số lượng chất lượng theo Hợp đồng đã kí kết hoặc theo đơn đặt hàng của người mua.

19- Nguyên tắc ghi nhận doanh thu, chi phí hợp đồng xây dựng

- Nguyên tắc ghi nhận doanh thu hợp đồng xây dựng

- Nguyên tắc ghi nhận chi phí hợp đồng xây dựng

V- Các thông tin bổ sung cho các khoản mục trình bày trong Bảng cân đối kế toán và Báo cáo kết qủa hoạt động kinh doanh

	1- Tiền và các khoản tương đương tiền
	Quý IV Năm 2010
	
	Quý IV Năm 2009 

	- Tiền mặt
	 91.641.247
	
	42.376.831

	- Tiền gửi ngân hàng
	2.305.861.097
	
	946.915.529

	Cộng
	2.397.502.344
	
	989.292.360

	
	
	
	

	2- Các khoản phải thu ngắn hạn
	Quý IV Năm 2010
	
	Quý IV Năm 2009 

	- Phải thu khách hàng
	17.603.884.701
	
	14.445.305.181

	- Trả trước cho người bán
	9.623.200
	
	10.523.200

	-  Các khoản phải thu khác:
	109.762.186
	
	70.167.000

	   + Tạm ứng
	94.447.413
	
	70.167.000

	- Dự phòng phải thu khó đòi
	(380.530.727)
	
	(370.666.785)

	Cộng
	17.342.739.360
	
	14.155.328.596


}
	3- Hàng tồn kho
	Quý IV Năm 2010
	
	Quý IV Năm 2009 

	- Nguyên liệu, vật liệu
	10.013.150.924
	
	7.875.302.649

	- Công cụ, dụng cụ
	0
	
	11.823.809

	- Chi phí SX, KD dở dang
	1.756.899.536
	
	1.741.403.255

	- Thành phẩm
	12.898.979.291
	
	13.118.121.532

	- Hàng hóa
	8.121.066
	
	8.534.623

	- Hàng gửi đi bán
	0
	
	0

	Cộng giá gốc hàng tồn kho
	24.700.320.163
	
	22.755.185.868

	- Dự phòng giảm giá hàng tồn kho
	(1.953.786.347)
	
	(1.514.733.611)

	Giá trị thuần có thể thực hiện được của hàng tồn kho
	22.723.364.470
	
	21.240.452.257

	4- Tăng, giảm tài sản cố định hữu hình:
	
	
	

	Khoản mục
	Nhà cửa
	Máy móc thiết bị
	Phương tiện vận tải truyền dẫn
	Thiết bị dụng cụ quản lý
	Tổng cộng

	Nguyên giá TSCĐ hữu hình
	
	
	
	
	

	Số dư đầu quí
	3.697.596.119
	53.091.070
	951.537.667
	174.902.307
	4.877.127.163

	- Mua trong quí
	0
	0
	1.444.993.963
	0
	0

	- Đầu tư XDCB hoàn thành
	0
	0
	0
	0
	0

	- Thanh lý, nhượng bán
	0
	0
	0
	0
	0

	Số dư cuối quí
	3.697.596.119
	53.091.070
	2.396.531.630
	174.902.307
	6.332.131.126

	Giá trị hao mòn lũy kế
	
	
	
	
	

	Số dư đầu quí
	404.274.661
	53.091.070
	593.541.478
	120.507.603
	1.171.414.812

	- Khấu hao trong quí
	37.065.657
	0
	127.461.272
	14.132.075
	178.659.004

	chuyển sang BĐS đầu tư
	0
	0
	0
	0
	0

	- Thanh lý, nhượng bán
	0
	0
	0
	0
	0

	- Giảm khác
	0
	0
	0
	0
	0

	Số dư cuối quí
	441.340.318
	53.091.070
	721.002.750
	134.639.678
	1.350.073.816

	Giá trị còn lại của TSCĐ HH
	
	
	
	
	0

	- Tại ngày đầu quí
	3.293.321.458
	0
	357.996.189
	54.394.704
	3.705.712.351

	- Tại ngày cuối quí          
	3.256.255.801
	0
	1.675.528.880
	40.262.629
	4.972.047.310


  * Các cam kết về việc mua, bán TSCĐ hữu hình có giá trị lớn chưa thực hiện: không

  * Nguyên giá TSCĐ đã khấu hao hết vẫn còn sử dụng: 157.902.468 đ
 5- Tài sản cố định vô hình: là quyền sử dụng đất lâu dài với nguyên giá : 1.500.400.000 đ tại địa chỉ 78 Pasteur, thành phố Đà Nẵng. Công ty không trích khấu hao với tài sản cố định vô hình này. Quyền sử dụng đất này là tài sản thế chấp cho các hợp đồng vay ngắn hạn tại Ngân hàng đầu tư và phát triển
	5- Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn,

     dài hạn:
	Quý IV Năm 2010
	
	Quý IV Năm 2009

	
	Số lượng              Số tiền    
	
	Số lượng                Số tiền    

	- Đầu tư vào công ty liên kết
	
	
	

	- Đầu tư dài hạn khác: (Đầu tư cổ phiếu)
	104.594
	1.167.516.709
	
	149.594
	1.684.535.360

	Công ty CP Bản đồ - Tranh ảnh giáo dục ( i )
	10.294
	118.937.709
	
	55.294
	638.871.360

	Công ty CP sách - TBTH Tp. HCM 
	29.300
	456.275.000
	
	29.300
	453.360.000

	Công ty CP in PHS TBTH Quảng Nam
	30.000
	242.304.000
	
	30.000
	242.304.000

	Công ty CP Dịch vụ XBGD tại ĐN
	35.000
	350.000.000
	
	35.000
	350.000.000

	- Dự phòng giảm giá đầu tư chứng khoán
	
	(128.115.000)
	
	
	(84.180.000)

	Cộng
	104.594
	1.039.401.709
	
	149.594
	1.600.355.360

	

	6- Chi phí trả trước dài hạn
	Quý IV Năm 2010
	
	Quý IV Năm 2009

	- Số dư đầu quí
	2.678.611.959
	
	2.403.948.516

	- Tăng trong quí
	1.441.447.510
	
	1.871.958.700

	- Đã kết chuyển vào c.phí SXKD trong quí
	-225.268.355
	
	545.010.795

	- Số dư cuối quí
	4.345.327.824
	
	3.730.896.421

	7- Các khoản vay và nợ ngắn hạn
	Quý IV Năm 2010
	
	Quý IV Năm 2009

	 - Vay ngắn hạn
	3.500.000.000
	
	3.000.000.000

	 - Phải trả người bán
	11.159.664.608
	
	7.309.410.707

	 - Người mua trả tiền trước 
	3.052.166
	
	3.473.825

	Cộng
	14.662.716.774
	
	10.312.884.532

	
	
	
	

	8- Thuế và các khoản phải nộp NN
	Quý IV Năm 2010
	
	Quý IV Năm 2009

	- Thuế GTGT
	
	
	3.917.345

	- Thuế TNDN
	578.317.494
	
	779.119.670

	- Các loại thuế khác
	55.987.891
	
	86.879.773

	Cộng
	634.305.385
	
	869.879.788

	
	
	
	

	9- Các khoản phải trả, khoản phải nộp khác
	Quý IV Năm 2010
	
	Quý IV Năm 2009 

	- Kinh phí công đoàn
	11.976.998
	
	5.272.791

	- Bảo hiểm xã hội
	0
	
	4.360.800

	- Bảo hiểm y tế
	0
	
	1.354.717

	- Cổ tức phải trả
	1.198.944.000
	
	1.198.944.000

	- Các khoản phải trả phải nộp khác
	242.999.140
	
	95.580.428

	Cộng
	1.453.920.138
	
	1.305.512.736

	
	
	
	

	10- Các khoản nợ dài hạn
	Quý IV Năm 2010
	
	Quý IV Năm 2009

	- Các khoản phải trả người bán dài hạn
	18.335.416.743
	
	16.160.032.801

	- Phải trả dài hạn khác
	34.000.000
	
	34.000.000

	- Dự phòng trợ cấp mất việc làm
	8.428.132
	
	18.676.832

	Cộng
	18.377.844.875
	
	16.212.709.633

	
	
	
	

	11- Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối
	Quý IV Năm 2010
	
	Quý IV Năm 2009

	- Lợi nhuận đến 30/09 chuyển sang
	4.810.345.986
	
	4.354.520.158

	- Lợi nhuận sau thuế TNDN quý IV 
	359.980.803
	
	202.792.152

	- Tạm phân phối lợi nhuận quý IV
	2.989.640.894
	
	3.234.339.287

	  * Tạm trích quỹ phát triển sản xuất (khoản thuế TNDN được giảm theo(NQ 30/2008/NQ-CP)
	
	
	333.908.430

	  * Tạm trích cổ tức 
	2.248.020.000
	
	2.248.020.000

	  * Tạm trích quỹ dự phòng tài chính 
	198.178.455
	
	162.305.814

	  * Tạm trích quỹ khen thưởng BĐH
	148.178.455
	
	162.305.814

	  * Tạm trích quỹ khen thưởng,phúc lợi
	395.263.984
	
	205.215.257

	- Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối 

  còn đến 31/12
	2.180.685.895
	
	1.322.973.023

	
	
	

	 12- Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ
	Quý IV Năm 2010
	
	Quý IV Năm 2009 

	 - Doanh thu bán hàng, thành phẩm
	7.551.547.839
	
	5.103.856.606

	      + Doanh thu sách giáo khoa
	10.269.860
	
	1.064.178

	      + Doanh thu sách tham khảo
	7.460.063.596
	
	4.695.087.853

	      + Doanh thu bản đồ, tranh ảnh giáo dục
	69.747.834
	
	207.601.150

	      + Doanh thu khác
	11.466.549
	
	200.103.425

	- Các khoản giảm trừ doanh thu
	20.986.800
	
	19.810.928

	      + Hàng bán bị trả lại
	375.732.961
	
	19.810.928

	 - Doanh thu thuần về bán hàng hóa 
	7.175.814.878
	
	5.084.045.678

	
	
	
	

	13- Giá vốn hàng bán
	Quý IV Năm 2010
	
	Quý IV Năm 2009 

	      + Giá vốn sách giáo khoa
	0
	
	0

	      + Giá vốn sách tham khảo
	4.577.157.446
	
	2.746.817.056

	      + Giá vốn bản đồ, tranh ảnh giáo dục
	0
	
	136.092.480

	      + Giá vốn hoạt động khác
	372.693.751
	
	330.604.674

	Cộng
	4.949.851.197
	
	3.213.514.210

	14- Doanh thu hoạt động tài chính
	Quý IV Năm 2010
	
	Quý IV Năm 2009 

	- Lãi tiền gửi, tiền cho vay
	11.117.252
	
	9.626.475

	- Lãi bán cổ phiếu
	0
	
	20.483.500

	- Cổ tức, lợi nhuận được chia
	73.000.000
	
	0

	- Chi phí hoạt động tài chính khác
	0
	
	-30.666.664

	Cộng
	84.117.252
	
	-556.689

	
	
	
	

	15- Chi phí hoạt động tài chính
	Quý IV Năm 2010
	
	Quý IV Năm 2009 

	- Lãi tiền vay 
	114.208.335
	
	15.470.833

	- Dự phòng đầu tư tài chính
	84.970.000
	
	-82.970.000

	- Chiết khấu thanh toán
	17.522.034
	
	23.137.768

	Cộng
	216.700.369
	
	-44.361.399

	16- Thu nhập khác, chi phí khác
	Quý IV Năm 2010
	
	Quý IV Năm 2009 

	- Thu nhập khác 
	17.332.874
	
	16.636.364

	- Chi phí khác
	0
	
	909.091

	
	
	
	

	17- Chi phí thuế TNDN hiện hành và lợi 

       nhuận sau thuế TNDN
	Quý IV Năm 2010
	
	Quý IV Năm 2009 

	- Tổng lợi nhuận trước thuế
	421.622.637
	
	260.906.608

	- Điều chỉnh các khoản thu nhập chịu thuế 
	88.800.000
	
	71.175.998

	- Cổ tức đã nhận không chịu thuế 
	263.855.300
	
	

	- Tổng thu nhập chịu thuế
	246.567.337
	
	332.082.606

	- Thuế thu nhập doanh nghiệp
	61.641.834
	
	83.020.652

	 Thuế TNDN được giảm (NQ 30/2008/NQ-CP)
	0
	
	24.906.196

	 Chi phí thuế TNDN phải nộp
	61.641.834
	
	58.114.456

	- Lợi nhuận sau thuế TNDN
	359.980.803
	
	202.792.152

	18- Lãi cơ bản trên cổ phiếu
	Quý IV Năm 2010
	
	Quý IV Năm 2009

	- Lợi nhuận kế toán sau thuế TNDN
	359.980.803
	
	202.792.152

	- Các khoản điều chỉnh tăng (+), giảm (-)
	0
	
	0

	- Lợi nhuận hoặc lỗ phân bổ cho cổ đông sở   

  hữu CP phổ thông
	359.980.803
	
	202.792.152

	- CP phổ thông đang lưu hành bq trong kỳ
	1.498.680
	
	1.498.680

	- Lãi cơ bản trên cổ phiếu
	240
	
	135
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	NGƯỜI LẬP BIỂU
	KẾ TOÁN TRƯỞNG
	GIÁM ĐỐC


